
 

Bước ngoặt 1876 
của thư viện đại học mỹ 
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ừ cuối thế kỷ XIX, Hoa Kỳ trở 
thành một trong những nước công 

nghiệp hàng đầu trên thế giới. Vai trò 
đó được duy trì suốt thế kỷ XX, và cho 
đến tận ngày nay, người ta cũng khó mà 
tìm được đầy đủ những cơ sở để dự báo 
là nước này sẽ đánh mất vai trò đó ít 
nhất là trong một tương lai gần. Đó là 
một sự thật. 

Nếu tạm gác vấn đề khuynh hướng 
hệ tư tưởng chính trị và những giá trị 
nhân văn trong gia tài văn hóa của 
người Mỹ, mà chỉ kể đến kết quả là một 
nền kinh tế khổng lồ của nước Mỹ sau 
hơn 200 năm lập quốc, người ta có thể 
rút ra được nhiều bài học về việc hoạch 
định các chiến lược quốc gia. ở đây 
chúng tôi chỉ xin đề cập đến vấn đề giáo 
dục bậc cao và cũng chỉ nói tới một phần 
của vấn đề đó, đó là lĩnh vực thư viện 
đại học Mỹ ở bước ngoặt lịch sử năm 
1876. 

Nước Mỹ ra đời vào năm 1776 như 
kết quả của cuộc chiến tranh giải phóng 
khỏi sự phụ thuộc vào nước Anh về mặt 
chính trị. Tuy nhiên, những trường đại 
học cùng với thư viện của chúng trên 
đất Mỹ đã ra đời trước đó hơn 100 năm, 
nếu lấy mốc 1636, thời điểm ra đời của 
trường đại học đầu tiên, Đại học 
Harvard. Không kể văn hóa của cư dân 

bản địa tiền Colombo, văn hóa Mỹ, đặc 
biệt là giáo dục bậc cao, lúc đầu là sự 
tiếp nối truyền thống châu Âu,(*)bởi nó 
được chuyển sang lục địa Bắc Mỹ cùng 
với những dân nhập cư chủ yếu từ các 
dân tộc châu Âu, ít nhất là ở các thế kỷ 
XVI, XVII, XVIII. Một đặc điểm rất 
đáng kể ở những dân nhập cư này là 
thái độ trân trọng đối với sách. Những 
tủ sách gia đình theo chân họ từ châu 
Âu tới đất Mỹ chính là những cội nguồn 
đầu tiên của thư viện trên vùng đất mới 
này. Hầu như tất cả sách của các thư 
viện đầu tiên ở Mỹ đều do các cá nhân 
hay tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tôn 
giáo... biếu tặng. Thư viện Trường Đại 
học Harvard là một ví dụ điển hình. 
Gần 300 cuốn sách đầu tiên của thư 
viện chính là quà tặng của người sáng 
lập nhà trường, ông John Harvard. 
Nguồn bổ sung sách cho các thư viện 
cũng chủ yếu là quà biếu của các cá 
nhân và các tổ chức nói trên trong hơn 
một thế kỷ tiếp theo kể từ khi các thư 
viện đầu tiên ra đời. 

Bước ngoặt lịch sử năm 1876 của 
ngành Thư viện đại học Mỹ là kết quả 
của sự hình thành và phát triển của 

                                           
(*) TS., Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư 
viện, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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ngành này trong hơn một thế kỷ. Nhưng 
chính xác hơn thì phải nói rằng đó là 
kết quả của một tập quán tốt ở đông đảo 
người Mỹ, tập quán quý trọng tri thức, 
khao khát tri thức, lại được đặt trong 
bối cảnh của cuộc cách mạng công 
nghiệp được bắt đầu từ trước cuộc Nội 
chiến 1861. 

Trước thời điểm này, giáo dục đại 
học ở Mỹ về cơ bản giống như nền giáo 
dục đại học cổ điển ở châu Âu. Nói 
chung, nền giáo dục ấy còn tách rời thực 
tiễn, hay nói cho đúng hơn thực tiễn 
tiền công nghiệp chưa đòi hỏi gì nhiều ở 
nó. Các môn học được coi trọng nhất là 
thần học, nghệ thuật tự do, văn học cổ, 
triết học, y học và luật học (chủ yếu là 
luật La Mã). Sản phẩm của nền giáo 
dục đó là những trí thức không quan 
tâm tới đời sống sản xuất, nặng óc kinh 
viện, tách khỏi các tầng lớp khác trong 
dân cư. Sinh viên cũng xuất thân chủ 
yếu từ tầng lớp trung lưu trở lên. Các 
giai cấp lao động bị gạt ra bên lề hoạt 
động giáo dục, nhất là giáo dục đại học. 

Điều đặc biệt là sự lạc hậu của công 
nghệ giáo dục. Công việc giảng dạy chủ 
yếu là độc thoại và học thuộc lòng: Thầy 
giảng, trò ghi, rồi học thuộc lòng và trả 
bài qua các kỳ kiểm tra. Với cung cách 
này thì quá khứ thống trị hiện tại và 
nhà trường không phải là nơi đào tạo ra 
những con người năng động sáng tạo. 

Nhưng thực tiễn luôn luôn cao hơn 
lý luận, luôn biết tự mở cho mình con 
đường chân lý. Thực tiễn nước Mỹ lại là 
một thực tiễn sôi động. Đến vùng đất 
mới, dân nhập cư ở bất kỳ thời nào đều 
là những người đã bứt khỏi cái nôi 
truyền thống. Chế độ quý tộc trung cận 
đại châu Âu và các di sản của nó bị vứt 
lại Lục địa cổ. Dân nhập cư phải đối 

mặt với thực trạng "tồn tại hay không 
tồn tại" và hành động là triết lý căn bản 
của người Mỹ. Những tham vọng cọ sát 
với nhau, và mỗi người, mỗi tầng lớp, 
mỗi nhóm cư dân chỉ trụ nổi trên vùng 
đất Mỹ nếu hành động thành công. 
Thực tiễn Mỹ đã tạo nên một trạng thái 
xã hội thường trực đón nhận những cơ 
hội phát triển. Và cơ hội đầu tiên trong 
lịch sử Mỹ, đó là cuộc cách mạng công 
nghiệp vào giữa thế kỷ XIX. 

Engels từng nói đại ý rằng sự thúc 
đẩy khoa học phát triển của thực tiễn 
sản xuất có sức mạnh gấp hàng trăm 
lần các trường đại học. Điều này hoàn 
toàn đúng đối với bước chuyển biến của 
nước Mỹ khi cách mạng công nghiệp ra 
đời. Những quan hệ bản chất của nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa với sự thống 
trị của quy luật giá trị là động lực trực 
tiếp cho hoạt động tìm kiếm những phát 
minh sáng chế. Trong thập kỷ 60 của 
thế kỷ XIX, kỹ thuật điện báo đã có mặt 
ở những vùng xa xôi khắp nước Mỹ. 
Năm 1876 chiếc máy điện thoại của 
Alexander Graham Bell được trưng bày. 
Máy chữ được ra đời năm 1867, máy in 
trục lô có thể in 240.000 tờ báo 8 trang 
trong 1 giờ ra đời vào năm 1886, máy 
tính số vào năm 1888. Tiếp đó là bóng 
đèn điện của Thomas Edison, máy hát 
của Thomas Edison và máy chiếu phim 
của George Eastwan... Tất cả đã tạo ra 
một trình độ khác về chất cho nền sản 
xuất và cho đời sống xã hội. Đến lượt 
mình, những hoạt động này lại thúc đẩy 
những nghiên cứu cơ bản. Hai khu vực 
của nền sản xuất tinh thần này thường 
xuyên tác động qua lại với nhau tạo nên 
bước ngoặt của lịch sử đại học Mỹ nói 
chung, Thư viện đại học Mỹ nói riêng. 

Những trường đại học đầu tiên thay 
đổi phương pháp đào tạo là Đại học 
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John Hopkin, Đại học Harvard, Đại học 
Princeton... Thực ra, đây là một cuộc 
cách tân sâu sắc đối với hoạt động đào 
tạo đại học, lấy phương pháp làm đòn 
bẩy cơ bản. Linh hồn của phương pháp 
này là tự do để dạy (Lefreiheit) và tự do 
để học (Lehrfreiheit). Bài giảng của giáo 
viên không còn là nguồn duy nhất, và 
trong nhiều trường hợp thậm chí không 
còn là nguồn chủ yếu tạo dựng nên tri 
thức của sinh viên. Hoạt động khảo sát 
của cá nhân được coi là có tầm quan 
trọng hàng đầu. 

Thành công của những trường đại 
học đi đầu trong cải cách giáo dục bậc 
cao nhanh chóng gây ảnh hưởng tới các 
trường đại học khác ở Mỹ. Những vị 
hiệu trưởng với cá tính mạnh mẽ, nghị 
lực và bản lĩnh đã đẩy nhanh tốc độ của 
quá trình hiện đại hóa nền đại học Mỹ. 
Không chỉ có Hiệu trưởng Charles Iliot 
của Harvard, mà còn có những nhân vật 
khác không kém phần nổi tiếng như 
Nicholas Murray Butler của Đại học 
Columbia, B.Angell của Đại học 
Michigan, Daniel Coit Gilman của Đại 
học John Hopkin, William Rainey 
Harper của Đại học Chicago... Ngành 
đại học Mỹ trong khoảng 20 năm từ 
1868-1888 chuyển mình một cách 
nhanh chóng và chắc chắn, trở thành 
một ngành đại học năng động nhất trên 
thế giới thời bấy giờ. Với bước ngoặt 
1876, đại học Mỹ bắt đầu có cả ba chức 
năng: chức năng đào tạo, chức năng 
nghiên cứu và chức năng dịch vụ (đúng 
hơn là dịch vụ phát triển) cho xã hội. Nó 
thực sự là một mũi nhọn tiên phong của 
thực tiễn xã hội. 

Sự thay đổi có tính cách mạng của 
nền giáo dục đại học Mỹ là nguyên nhân 
trực tiếp tạo ra bước ngoặt cũng có tính 
cách mạng và toàn diện đối với Thư viện 

đại học Mỹ. Không có lĩnh vực nào trong 
toàn bộ hoạt động của Thư viện mà 
không thay đổi căn bản, vì nó buộc phải 
đáp ứng những đòi hỏi mới của những 
người cần thông tin đông hơn rất nhiều 
và nhu cầu thông tin cũng thay đổi rất 
nhiều. Trước hết là quy mô của những 
bộ sưu tập trong thư viện. Trước đó, thư 
viện lớn nhất là thư viện Havard cũng 
chỉ có bộ sưu tập với 5.000 cuốn sách. 
Thư viện Đại học Yale nổi tiếng và xếp 
thứ 2, với 4.000 cuốn. Các trường khác 
đều có thư viện, nhưng bộ sưu tập cũng 
chỉ có một vài ngàn cuốn. Tốc độ bổ 
sung trong hơn 100 năm sau Cách mạng 
1776 vẫn còn khá chậm. Thế mà chỉ 
trong thời gian gần 30 năm cuối của thế 
kỷ XIX, các bộ sưu tập đều tăng lên rất 
nhanh, đạt tới quy mô rất đồ sộ vào thời 
đó. Năm 1900, Thư viện Harvard đã có 
976.000 cuốn sách, tiếp đó là Thư viện 
Đại học Columbia với 345.000 cuốn, Thư 
viện Đại học Yale 309.000, Thư viện Đại 
học Chicago 303.000. Các thư viện tuy 
chưa đạt tới quy mô lớn như trên, 
nhưng cũng đã có các bộ sưu tập trên 
dưới 50.000 cuốn sách, tức là gấp trên 
dưới 10 lần quy mô của thư viện lớn 
nhất trước đó 100 năm. 

Cơ cấu các bộ sưu tập cũng đã có 
thay đổi rất căn bản. Trước cách mạng 
công nghiệp, sách trong thư viện chủ 
yếu là về triết học, Luật La Mã, Kinh 
thánh, văn học cổ, ngôn ngữ cổ... Nhưng 
từ nửa cuối thế kỷ XIX, các loại sách về 
các ngành khoa học tự nhiên như Vật 
lý, Hóa học, Sinh học, Địa chất, Y học, 
Toán học ngày càng chiếm tỷ lệ cao 
trong cơ cấu sách của các bộ sưu tập. 
Trong cơ cấu bổ sung, những loại sách 
đó cũng có tỷ lệ ngày càng lớn. Những 
chuyến mua sách từ châu Âu ngày càng 
tăng về số lượng và quy mô. Chỉ kể 
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riêng chuyến mua sách vào năm 1868 
của Trường Đại học Vermont, số sách đã 
là 7.000 cuốn. Năm 1887, Thư viện Đại 
học Cornell được đích thân Tổng thống Mỹ 
thời đó, ông Andrew White tặng 20.000 
cuốn sách. Đến năm 1891, thư viện lại 
được nhận một món quà khổng lồ khác 
của ngài Henry W. Sage với 300.000 USD 
dành vào việc mua sách cho thư viện. 

Chịu ảnh hưởng của thực tiễn công 
nghiệp hóa, thư viện ngày càng hoàn 
thiện phương pháp quản lý quan liêu. 
Phương thức này khi đó có tác dụng tập 
trung hoạt động thư viện theo một tư 
tưởng thống nhất, nhằm nhanh chóng 

tăng cường quy mô và năng lực phục vụ 
của thư viện. Trong chế độ quan liêu 
đó, tất cả các bộ phận của thư viện đều 
răm rắp tuân thủ những mệnh lệnh 
của ban lãnh đạo, không tính tới những 
đặc thù của bộ phận và phong cách cá 
nhân của người phục vụ. Nó làm cho 
thư viện có đầy đủ sức mạnh bứt phá 
khỏi những khó khăn cụ thể, hướng tới 
việc thực hiện những mục tiêu chiến 
lược: Nhanh chóng trưởng thành và 
hướng vào chuẩn hóa. Từ ngày ấy, cơ 
cấu tổ chức của thư viện đã đạt tới hình 
thức khá hoàn thiện, với sơ đồ tổ chức 
khái lược sau đây: 

Chính nhờ sức ép ngày càng lớn từ 
số lượng to lớn của các bộ sưu tập và 
khối lượng công việc phục vụ, tần số 
mượn - trả của sách báo ngày càng tăng, 
một cuộc cách mạng trong phân loại tư 
liệu nói riêng và nghiệp vụ thư viện nói 
chung đã diễn ra, gắn liền với tên tuổi 
của nhà thư viện học nổi tiếng Melvil 
Dewey. Những tư tưởng và hoạt động 
của Dewey trong lĩnh vực thư viện có 
tính cách mạng, kể từ những thao tác 
tưởng như bình thường, như thời gian 
mở cửa thư viện được tăng lên từ 10 đến 
84 giờ trong một tuần, cho sinh viên 

được lấy sách trên giá sách, phát minh 
hệ thống thẻ để định vị tài liệu, thuyết 
trình về sử dụng thư viện, lập một khu 
vực riêng trong thư viện để dành cho 
việc thảo luận, đặt hòm thư để độc giả 
góp ý cho thư viện... cho đến bảng phân 
loại DDC nổi tiếng của ông. Trước 
Dewey, sách trong thư viện được phân 
loại theo vị trí cố định, hiểu theo ý 
nghĩa vật lý, tức là vị trí của sách trên 
giá sách. Vị trí này không thể giữ 
nguyên từ tòa nhà này sang tòa nhà 
khác, và càng khó khăn hơn mỗi khi 
phải bổ sung. Sau khi nghiên cứu tình 

Giám đốc 

Bổ sung Phân loại Đăng ký Tra cứu Mượn liên TV Lưu thông 

Phó GĐ kỹ thuật nghiệp vụ  Phó GĐ công tác phục vụ 
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hình ở hơn 50 thư viện, Dewey đã sáng 
tạo ra hệ thống phân loại thập phân. 
Theo phương pháp này, sách được sắp 
xếp theo chủ đề. Ví dụ, lấy số 2 để phân 
loại tất cả các sách thuộc khoa học xã 
hội, 2.3 là sách về kinh tế học, 2.3.5. là 
sách về kinh tế đối ngoại... và cứ như 
vậy mà phân loại chi tiết hơn. Cuốn 
sách "Phân loại và chỉ loại đề mục cho 
công tác biên mục và sắp xếp sách của 
một thư viện" của ông chỉ có 42 trang 
nhưng đã thực sự tạo nên một bước 
ngoặt căn bản trong nghiệp vụ thư viện. 

Năm 1876 được kể tới như một bước 
ngoặt căn bản còn vì một lý do quan 
trọng khác, đó là sự ra đời của Hiệp hội 
các Thư viện Mỹ (ALA). Chính Melvil 
Dewey là người sáng lập hiệp hội này, 
và là chủ tịch của tổ chức đó nhiều năm. 
Trước hết, nó khẳng định Thư viện là 
một nghề quan trọng trong xã hội Mỹ, 
thông qua đó, nó cũng khẳng định tinh 
thần coi trọng tri thức, coi trọng sách 
của người Mỹ, và cũng có nghĩa người 
Mỹ coi tri thức, trí tuệ là chỗ dựa, động 
lực hết sức quan trọng đối với sự nghiệp 
phát triển quốc gia. Sau ALA, những tổ 
chức nghề nghiệp thư viện lần lượt ra 
đời như Hội Thư viện đại học Mỹ, Hội 
Thư viện nghiên cứu Mỹ... Những tạp 
chí nghiệp vụ cũng được xuất bản, phản 
ánh hoạt động thư viện thường kỳ trong 
toàn quốc, phổ biến nghiệp vụ, giúp cho 
các hoạt động trao đổi tài liệu, thông 
tin, hoạt động hỗ trợ nhau giữa các thư 
viện, đào tạo nghiệp vụ... Có thể nói, từ 
cái mốc 1876 trở đi, hoạt động thư viện 
ở Mỹ luôn luôn đứng đầu thế giới cả về 
quy mô, công nghệ, nghiệp vụ và tác 
động ngày càng tích cực hơn vào lĩnh 
vực đào tạo bậc cao ở nước này. Công 
cuộc công nghiệp hóa của Mỹ càng phát 
triển thì giáo dục Mỹ nói chung và giáo 
dục bậc cao Mỹ nói riêng càng được hiện 

đại hóa. Tính hiện đại này không chỉ 
được bộc lộ qua bản chất duy lý có 
khuynh hướng cực đoan hóa như ở châu 
Âu, mà qua biểu hiện cao hơn, đó là tính 
thực tiễn. Chính thực tiễn công nghiệp 
hóa, bắt nguồn từ đòi hỏi nâng cao năng 
suất lao động, nâng cao chất lượng hàng 
hóa, hạ giá thành sản phẩm là mệnh 
lệnh tối cao của thực tiễn kinh tế thị 
trường. Mệnh lệnh này ở một xã hội như 
xã hội Mỹ bao giờ cũng nghiêm khắc 
hơn, khẩn thiết hơn, bởi nó là chuyện 
sống còn đối với mỗi nhà sản xuất. 

Người ta có thể nhận ra một hiệu 
ứng dây chuyền từ quy mô quốc gia của 
Mỹ trong hệ thống toàn cầu nửa cuối 
thế kỷ XIX cho đến sự phát triển nhảy 
vọt của ngành Thư viện đại học Mỹ. Tây 
Âu, sau này là cả Nhật Bản, luôn luôn 
là đối thủ cạnh tranh ngang ngửa với 
Mỹ. Nước Mỹ bị buộc phải chiếm lấy và 
duy trì vị trí hàng đầu trong hệ thống tư 
bản chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai 
đoạn Đế quốc chủ nghĩa. Phải trở thành 
và duy trì thường xuyên vai trò nền 
kinh tế công nghiệp hàng đầu, đó là lựa 
chọn duy nhất. Muốn vậy thì phải có 
một đội ngũ các nhà khoa học và công 
nghệ hàng đầu thế giới, và đội ngũ này 
lại phải luôn luôn được tái tạo ra. 
Không bỏ qua con đường rút chất xám 
từ các nước khác, nước Mỹ vẫn nhận ra 
rằng đào tạo bậc cao là giải pháp chiến 
lược. Đó phải là một nền đào tạo bậc cao 
tiên tiến, hiện đại, tự biến đổi và phát 
triển không ngừng. Phương thức "tự do" 
đặc thù của Mỹ đã tỏ ra là một liều 
thuốc công hiệu. Tự do sáng tạo của 
hàng triệu chuyên gia đã trở thành một 
nguồn tài nguyên vô giá của nước Mỹ. 
Nó làm cho nghiên cứu khoa học trở 
thành một bộ phận hữu cơ của công 
nghệ đào tạo, và năng động sáng tạo trở 
thành một chất tố có tính bản chất 
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trong công nghệ đó. Đến lượt mình, công 
việc nghiên cứu khoa học lại đòi hỏi một 
cơ sở không thể thiếu, điều kiện nhất 
định phải có, đó là tri thức, thông tin, 
một hệ thống tri thức thông tin sống 
động, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu 
nghiên cứu như một dạng nguyên liệu 
tinh của nền sản xuất tinh thần gắn 
liền với sản xuất xã hội. Vì vậy, nghề 
thư viện ở Mỹ mới có vai trò quan trọng 
đến thế. Bước ngoặt 1876 chính là điểm 
khởi phát ngoạn mục, thời điểm bắt đầu 
quá trình phát triển cho đến nay còn 
đang tiếp tục của nước Mỹ, trong đó, 
ngành Thư viện ngày càng phát triển, 
hoàn thiện và đứng đầu thế giới xét về 
tất cả các khía cạnh của nó. 
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